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Trường THPT hoa lư A
	Đề  thi giải toán trên máy tính cầm tay

Năm 2010- 2011

Môn: Vật lí          Lớp 12

Thời gian làm bài: 150 phút


	Điểm bài thi
	Các giám khảo
	Số phách

	Bằng số
	Bằng chữ
	Giám khảo 1
	Giám khảo 2
	

	
	
	
	
	


Chú ý: Các hằng số vật lý lấy trong máy,các kết quả tính lấy 4 chữ số đằng sau dấu phẩy

Bài 1: (5 điểm)


Một ô tô bắt đầu rời A và chuyển động biến đổi tới B thì dừng lại. Biết AB dài 72,3 km. Chuyển động của ô tô diễn ra như sau: thoạt đầu ô tô chuyển động nhanh dần đều trong 20 giây, sau đó chuyển động đều trong 1 giờ và cuối cùng là chuyển động chậm dần đều trong 10 giây.

a) Tính quãng đường ô tô đi được trong mỗi giai đoạn?.

b) Tính gia tốc của ô tô trong hai giai đoạn đầu và cuối.?

Đơn vị tính: Quãng đường (m);Gia tốc(m/s2)
	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	
	
	


Câu 2. (5 điểm) 

Mũi nhọn của một âm thoa chạm nhẹ vào mặt nước yên lặng rất rộng, âm thoa dao động với tần số f = 440Hz. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi. Bỏ qua mọi ma sát.

1. Mô tả hình ảnh sóng do âm thoa tạo ra trên mặt nước. Biết khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 4mm. Tính tốc độ truyền sóng trên mặt nước.

2. Gắn vào một nhánh của âm thoa một mẩu dây thép nhỏ được uốn thành hình chữ U có khối lượng không dáng kể. Đặt âm thoa sao cho hai đầu mẩu dây thép chạm nhẹ vào mặt nước rồi cho âm thoa dao động.

a) Mô tả định tính hiện tượng quan sát được trên mặt nước.

b) Khoảng cách giữa hai đầu nhánh chữ U là AB = 4,5cm. Tính số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng AB.

c) Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. Tính số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD.
Đơn vị tính: Tốc độ (m/s).
	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	
	
	


Câu 3(5 điểm)  
Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ (h.1). Hiệu điện thế xoay chiều hai đầu mạch có biểu thức : uAB = U0.sin100(t (V), bỏ qua điện trở các dây nối. Các hiệu điện thế hiệu dụng: UAN = 300 (V) ,  UMB = 
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(V).  Hiệu điện thế uAN lệch pha so với  uMB  một góc  
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(H) với điện trở r, điện dung của tụ điện  
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1) Tính điện trở r.
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2) Viết biểu thức hiệu điện thế uAN.

Đơn vị tính: Điện trở (
[image: image5.wmf]W

);Hiệu điện thế (V).

	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	
	
	


Câu 4(5 điểm)  
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Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn

 điện gồm 12 pin, mỗi pin có suất điện động 
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và điện trở trong 
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 và đèn Đ: 6 V
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3W.

a) Tính điện trở tương đương của mạch ngoài.

b) Biết đèn Đ sáng bình thường, tính suất điện

động 
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 của mỗi pin.

c) Tính hiệu điện thế giữa hai điểm M, N và hiệu suất của bộ nguồn.

Thay đèn Đ bằng đèn Đ’: 6 V
[image: image13.wmf]-

9 W. Đèn Đ’ có sáng bình thường không? Tại sao?

Đơn vị tính: Điện trở (
[image: image14.wmf]W

);Hiệu điện thế,suất điện động (V);Hiệu suất (%)
	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	
	
	


Câu 5(5 điểm)  
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Người ta nối hai pít-tông của hai xilanh giống nhau bằng một thanh cứng sao cho thể tích dưới hai pít-tông bằng nhau.Dưới hai pít-tông có hai lượng khí lý tưởng như nhau ở nhiệt độ  t​0 = 27OC, áp suất p0. Đun nóng xilanh (1) lên tới nhiệt độ  t1 = 77OC đồng thời làm lạnh xi lanh (2) xuống nhiệt độ t2 = 0OC. Bỏ qua trọng lượng của pít-tông và thanh nối, coi ma sát không đáng kể, áp suất của khí quyển pa = 105Pa. 

1. Tính áp suất khí trong hai xilanh.

2. Xác định sự thay đổi thể tích tương đối của khí trong mỗi xi lanh.

Đơn vị tính: Áp suất (Pa);Thể tích(l)
	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	
	
	


Câu 6(5 điểm)  
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Hai vật A và B có khối lượng m1 =250g và m2 = 500g được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh vắt qua một ròng rọc có khối lượng không đáng kể. Vật B được đặt trên một xe lăn C có khối lượng m3 = 500g trên mặt bàn nằm ngang. Hệ số ma sát giữa B và C là k1 =0.2; giữa xe và mặt bàn là k2 = 0.02. Bỏ qua ma sát ở ròng rọc. Ban đầu vật A được giữ đứng yên, sau đó buông tay cho hệ 3 vật chuyển động.
Tìm gia tốc của các vật và lực căng của sợi dây.

Tìm vận tốc của B so với C ở thời điểm 0.1s sau khi bu«ng và độ dời của vật B trên xe C trong thời gian đó.

Đơn vị tính: Gia tốc(m/s2); Lực căng(N);Vận tốc(m/s); Độ dời (m)
	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	
	
	


 Câu 7(5 điểm)  
             Cho hệ hai thấu kính 01 và 02 đặt đồng trục cách nhau một khoảng l, có tiêu cự lần l​ợt là f1=20cm và f2 =-10cm, Một vật phẳng nhỏ AB có dạng là một đoạn thẳng đặt vuông góc với trục chính tr​ớc 01 và cách 01 một khoảng d1 =30cm

  a. Cho l = 40cm, xác định vị trí, tính chất và độ phóng đại của ảnh cuối cùng của vật qua hệ.

  b. Xác định khoảng cách l để độ lớn của ảnh cuối cùng qua hệ không phụ thuộc vào vị trí của vật AB.
Đơn vị tính: Vị trí,khoảng cách(cm)
	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	
	
	


Câu 8. (5 điểm)
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Cho cơ hệ như hình vẽ 1, lò xo lý tưởng có độ cứng k = 100 (N/m) được gắn chặt vào tường tại Q, vật M = 200 (g) được gắn với lò xo bằng một mối nối hàn. Vật M đang ở vị trí cân bằng, một vật m = 50 (g) chuyển động đều theo phương ngang với tốc độ    v0 = 2 (m/s) tới va chạm hoàn toàn mềm với vật M. Sau va chạm hai vật dính làm một và dao động điều hòa. Bỏ qua ma sát giữa vật M với mặt phẳng ngang.
a. Viết phương trình dao động của hệ vật. Chọn trục tọa độ như hình vẽ, gốc O trùng tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 lúc xảy ra va chạm.

b. ở thời điểm t hệ vật đang ở vị trí lực nén của lò xo vào Q cực đại. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (tính từ thời điểm t) mối hàn sẽ bị bật ra? Biết rằng, kể từ thời điểm t mối hàn có thể chịu được một lực nén tùy ý nhưng chỉ chịu được một lực kéo tối đa là 1 (N). 

Đơn vị tính: Li độ(cm);Thời gian(s)
	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	
	
	


Câu 9 (5 điểm)


Trong thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa hai khe là 1,3mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2m.  Chiếu sáng 2 khe bằng ánh sáng hỗn hợp gồm 2 ánh sáng đơn sắc: ánh sáng đỏ có bước sóng 
[image: image15.wmf]2
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 = 0,6563  , ánh sáng lục có bước sóng thì thu được hệ vân giao thoa trên màn. Biết vân sáng chính giữa ứng với 2 bức sạ trên trùng nhau. Trên màn quan sát người ta thấy giữa 2 vân gần nhất cùng màu với vân chính giữa có 7 vân màu lục.

1.  Giữa 2 vân sáng trên có bao nhiêu vân màu đỏ và xác định khoảng cách giữa 2 vân nay biết ánh sáng lục có bước sóng từ 0.55 đến 0.6
[image: image16.wmf]m
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2.  Trên màn hứng vân giao thoa rộng 20mm (2mép màn đối xứng qua vân sáng trung tâm) có bao nhiêu vân sáng có màu giống màu vân sáng trung tâm?

Đơn vị tính: Bước sóng (
[image: image17.wmf]m
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)
	Cách giải
	Kết quả
	Điểm

	
	
	


Câu 10 (5 điểm)

Một chùm hạt 
[image: image18.wmf]a

  có động năng E1 = 4Mev bắn vào hạt nhân 
[image: image19.wmf]Al
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 đứng yên, người ta thấy các hạt nơtrôn sinh ra chuyển động theo phương vuông góc với chuyển động của hạt  
[image: image20.wmf]a

 

1. Tính năng lượng đó ma ?

2. Tính động năng E2 của hạt nơtron và động năng E3 của hạt sinh ra sau phản ứng? Tính góc tạo bởi phương chuyển động bởi 2 hạt đó

Cho  
[image: image21.wmf]a
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  = 4,0015u, mAl = 26,97435u; mp = 29,97005u; mn = 1,00876u.
Đơn vị tính: Năng l ượng (MeM); Động năng(MeV); Góc (độ)
	Cách giải
	Kết quả
	Điểm
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Trường THPT hoa lư A
	đáp án đề thi thi giải toán trên máy tính cầm tay

Năm 2010- 2011

Môn: Vật lí    Lớp 12


	
	


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	a)  Chọn chiều dương theo chiều chuyển động.

Quãng đường ô tô đi được trong mỗi giai đoạn:

Ta có 
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	1.0 điểm

	
	Hay: 
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	1.0 điểm

	
	Vậy: 
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(m); 
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Kết quả:
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.0000(m); 
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	1.0 điểm

	
	b)Gia tốc của ô tô trong giai đoạn đầu và cuối:
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Kết quả:a1=1.0000m/s2 ,a2= -2.0000m/s2
	2.0 điểm

	Câu 2
	- Trên mặt nước quan sát thấy các gợn sóng tròn đồng tâm, có tâm tại điểm nhọn của âm thoa tiếp xúc với mặt nước.

- Tốc độ truyền sóng trên mặt nước: 
[image: image34.wmf]f
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= 4.10-3.440 = 1,76(m/s)
KÕt qu¶:v=1.7600 m/s2
	0.5 điểm

	
	a) A và B thỏa là hai nguồn kết hợp, hai sóng do A, B tạo ra trên mặt nước là hai sóng kết hợp. 
Trên mặt nước sẽ quan sát thấy hình ảnh giao thoa của hai sóng: Trên mặt nước xuất hiện các gợn lồi (các điểm dao động với biên độ cực đại ) và gợn lõm (các điểm dao động với biên độ cực tiểu ) hình hypebol xen kẽ nhau A và B là hai tiêu điểm.
	0.5 điểm

	
	b) Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB.

- Giả sử điểm M trên đoạn AB dao động với biên độ cực đại

Ta có: 
BM – AM = k
[image: image35.wmf]l

 ( k 
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 Z ) (1)

AM + BM = AB                (2)

- Từ (1) và (2): BM = 
[image: image37.wmf]2
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- ĐK: 0 < BM < AB => 
[image: image38.wmf]l

l

AB

k

AB

<

<

-

=> -11,25 < k < +11,25 (3)

- Có 23 giá trị của  k 
[image: image39.wmf]Î

 Z thỏa mãn (3) , vậy có 23 điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn AB

Kết quả:23.0000 cực đại
	2.0 điểm

	
	c) Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD.

- Giả sử điểm N trên đoạn CD dao động với biên độ cực tiểu
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 -5,16 ≤ k ≤ 4,16. (4)

- Có 10 giá trị của k 
[image: image43.wmf]Î

 Z thỏa mãn (4) ( k = -5, ±4, ±3, ±2, ±1, 0 ), vậy trên đoạn CD có 10 điểm dao động với biên độ cực tiểu
. Kết quả: 10.0000 cực tiểu
	2.0 điểm

	Câu 3
	a) Ta có  : (AN + (MB =  (/2 . Suy ra : 
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Vậy : ZL(ZC – ZL) = r(R + r), hay : 
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	  Mặt khác : 
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2

R

2

)

(

L

r

AN

U

U

U

U

+

+

=

                                               
(2) Và  :          
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	Tõ (1) (2) (3) ta cã     
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	0.5 điểm

	
	Biến đổi ta có : 
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 , suy ra : r = ZL.
[image: image51.wmf]31003

20

5

53

==W


. Kết quả: r=20.0000
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	1.5 điểm

	
	b)

Ta có : 
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+ Biên độ : U0AN = 300
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Dođó:
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(ta có : R + r  = ZL(ZC – ZL)/r = 
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Suy ra : R = 80(                              
	1.0 điểm

	
	Tatínhđược: tg( = - 0,346 ( ( = -19..10660                                        
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Vậy:
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	Câu 4
	a)Điện trở tương đương của mạch ngoài

[image: image129.bmp]Ta có: 
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Kết quả: RN=4.2(
	1.0 điểm

	
	b)Suất điện động 
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Đèn Đ sáng bình thường nên 
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Từ đó ta được: 
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	1.5 điểm

	
	c)Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N

+ Vì đoạn mạch AMB giống hệt đoạn mạch ANB và đoạn mạch AM giống đoạn mạch AN nên 
[image: image67.wmf]MNMN
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+ Hiệu suất của nguồn: 
[image: image68.wmf]NN
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	1.5 điểm

	
	d)Thay đèn Đ bằng đèn Đ’: 6 V
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	1.0 điểm

	Câu 5
	[image: image130.bmp]Áp xuất của khí trong 2 xilanh

Xilanh (1): TT(1): p0, V0, T0 = (27 + 273) K = 300K.


      TT(2): p1 = ?, V​1 , T1 = (77 + 273)K = 350K.

      PTTT: 
[image: image74.wmf]1
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	1.0 điểm

	
	Xilanh (2): TT(1): p0, V0, T0 = (27 + 273) K = 300K.


       TT(2): p2 = ?, V​2 , T2 = (0 + 273)K = 273K.

       PTTT: 
[image: image75.wmf]0022
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	1.0 điểm

	
	Pít-tông cân bằng ở cả hai trạng thái ta có: 

2p0 = 2pa​ => p0 = pa ; 2p0 = p1 + p2 ; V1 = V2    (3
	1.0 điểm

	
	Từ (1), (2), (3) => 
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	2.0 điểm

	Câu 6
	[image: image131.bmp]Gọi 
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 lần lượt là  Các véctơ gia tốc của  xe A, B, C đối với bàn.

Khi buông tay cho hệ chuyển động thì giữa B và C xuất hiện lực ma sát trượt đóng vai trò là lực phát động đối với xe C.

( Áp dụng địnhluật II cho xe C:

FBC – k2N3 = m3a3
(1)

Trong đó: FBC = k1m2g.



N3= (m3 + m2)g

· a3 = 1.5690m/s2.
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	1.0 điểm

	
	(. Đối với vật B: Áp dụng định luật II:



T – k​1N2 =m2a2.


Hay  T -1 = 0.5a2

(2)


	0.25 điểm

	
	(. Đối với vật A: Áp dụng định luật II:

m1g – T  = m2a2

vì a1= a2 nên: 2.5 – T = 0.25 a2
(3)


	0.25 điểm

	
	2) và (3)



( a1 = a2 = 1.9613m/s2.



Và T = 1.9613N.


	1.0 điểm

	
	Gia tốc của xe  B đối với xe C là :



[image: image83.wmf]BC23
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 ( aBC =a2 –a3 = 0.3922m/s2.


	0.5 điểm

	
	Sau khi buông tay0.1s vận tốc của xe B đối với xe C là :



vBC = aBC t = 0.0392m/s

	1.0 điểm

	
	Độ dời của xe B trên xe C là :



s = 
[image: image84.wmf]2
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	1.0 điểm

	Câu 7
	a)Xác định vị trí, tính chất và độ phóng đại của ảnh:

+ Ta có sơ đồ tạo ảnh:
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	0.5 điểm

	
	→
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	0.5 điểm

	
	→d2= l-d1/= 40 - 60 = -20(cm)
	0.5 điểm

	
	→
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	0.5 điểm

	
	+ Độ phóng đại k =
[image: image88.wmf]2
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Vậy ảnh tạo bởi hệ là ảnh ảo, cách TK 02 20.0000cm và cao gấp đôi vật
	1.0 điểm

	
	b)Xác định khoảng cách 
[image: image89.wmf]l
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  Ta có k =k1.k2=
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	0.5 điểm

	
	→k =
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	0.5điểm

	
	 Để ảnh có chiều cao không phụ thuộc vào vị trí của vật thì: 

    l - f1- f2= 0  với mọi d1
	0.5 điểm

	
	  Suy ra l = f1+f2= 20 +(-10) = 10.0000 cm
	0.5 điểm

	
	Lưu ý: HS có thể nhận xét khi đầu A trượt trên tia tới song song với trục chính thì đầu A2 của ảnh tạo bởi hệ cũng trượt trên tia ló song song với trục chính. Khi đó coi d1=
[image: image92.wmf]¥

, d2/=
[image: image93.wmf]¥

.

     suy ra F1/ 
[image: image94.wmf]º

F2→l = f1+f2 =
	

	Câu 8
	a. Viết phương trình dao động:

+ Gọi v là vận tốc của hệ vật sau va chạm, sử dụng định luật bảo toàn động lượng ta có:

mv0 = ( M + m)v 
[image: image95.wmf]Þ

 v = 0,4 m/s = 40 cm/s

+ Phương trình dao động của hệ hai vật:
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Chọn gốc thời gian, trục tọa độ như giả thiết, ta có:
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	1.0điểm

	
	                                  ( = 
[image: image98.wmf]20
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	1.0 điểm

	
	Từ (1) và (2) ta tìm được  A = 2.0000 cm, ( = (/2.

+ Phương trình dao động:  x = 2.0000cos(20t + (/2)(cm
	1.0 điểm

	
	b. Xác định thời gian ngắn nhất:

+ Lực tác dụng vào mối hàn là lực kéo khi hệ vật (M + m) dao động với
x > 0


	0.5 điểm

	
	+ Lực tác dụng vào mối hàn chính là lực đàn hồi của lò xo Fđ = k
[image: image99.wmf]x

= kx
	0.5 điểm

	
	+ Mối hàn sẽ bật ra khi Fđ 
[image: image100.wmf]³

 1  
[image: image101.wmf]Þ

 kx 
[image: image102.wmf]³

 1N
[image: image103.wmf]Û

 x 
[image: image104.wmf]³

 0,01m = 1 cm

+ Thời gian ngắn nhất từ khi lò xo bị nén cực đại cho tới khi mối hàn bị bật ra là thời gian vật chuyển động từ B đến P ( xP = 1 cm). Sử dụng hình chiếu chuyển động tròn đều ta xác định được:
tmin = T/3 = (/30 (s) =0.1047(s)

[image: image105.emf] 
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	1.0 điểm

	Câu 9
	a) Giữa hai vân cùng màu vân chính giữa có 7 vân màu lục thêm hai vân màu lục ở hai đầu trùng nên có 8 khoảng vân màu lục,gọi k là số khoảng vân màu đỏ(k nguyên)

Ta có  8i2=ki1
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K=7 nên giữa hai vân trùng có 6 vân màu đỏ
	2.0 điểm

	
	Khoảng cách giũa hai vân trùng là x=7i1=7.0678 mm
	1.0 điểm

	
	b)Số vân sáng giống màu vân trung tâm
[image: image107.wmf]1

2

.

2

+

=

x

L

N


Với 
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	Câu 10
	a)
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	1.0 điểm

	
	Năng lượng của phản ứng hạt nhân 
[image: image110.wmf])
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	1.0 điểm

	
	b) áp dụng định luật bảo toàn năng lượng toàn phần và định luật bảo toàn động lượng ta thu dược hệ phương trình 

E1 +E2=1.24277772

1.00876E1-29.97005E2=-16
	1.0 điểm

	
	Giải hệ phương trình ta thu được E1=0.6858 Mev; E2=0.5570 Mev
	1.0 điểm

	
	Góc giữa hạt He và hạt P là
[image: image111.wmf]2079
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	1.0 điểm


Chú ý:Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa 


Học sinh không làm ra các kết quả trung gian  mà đúng kết quả cuối vẫn cho điểm tối đa 


Mỗi phần gồm mọt nủa số điểm xây dựng công thức và một nửa kết quả.


Học sinh thiếu hoặc sai một đơn vị trừ 0.5 điểm nhưng không trừ quá 5 điểm đối với toàn bài.
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